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Chương 1:          
TỔNG QUAN 

 
1.1 Tổng quan về cung cấp điện: 
1.1.1 Sơ lược: 

Điện năng đang ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống con 
người chúng ta. Chính vì những ưu điểm vượt trội của nó so với các nguồân năng 
lượng khác (như: dễ chuyển thành các dạng năng lượng khác, dễ truyền tải đi xa, 
hiệu suất cao…) mà ngày nay điện năng được sử dụng hết sức rộng rãi trong mọi 
lĩnh vực, từ công nghiệp, dịch vụ, … Cho đến phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày 
của mỗi gia đình. Có thểû nói rằng ngày nay không một quốc gia nào trên thế giới 
không sản xuất và tiêu  thụ điện năng, và trong tương lai thì nhu cầu của con người 
về nguồn năng lượng  đặc biệt này sẽ vẫn tiếp tục tăng cao. 

Trong những năm gần đây, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong 
phát triển kinh tế, xã hội. Số lượng các nhà máy công nghiệp, các hoạt động thương 
mại, dịch vụ,… gia tăng nhanh chóng, dẫn đến sản lượng điện sản xuất và tiêu dùng 
ở nước ta tăng lên đáng kể và dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới. 
Do đó mà hiện nay chúng ta đang rất cần đội ngũ những người am hiểu về điện để 
làm công tác thiết kế cũng như vận hành, cải tạo và sửa chữa lưới điện nói chung, 
trong đó có khâu thiết kế hệ thống cung cấp điện. 

Cùng vơí xu thế hội nhập quốc tế hiện nay là vịêc mở rộng quan hệ quốc tế, 
ngày càng có thêm nhiều nhà đâu tư nước ngoài đến với chúng ta. Do vậy mà vấn 
đề đặt ra là chúng ta cần phải thiết kế các hệ thống cung cấp điện một cách có bài 
bản và đúng quy cách, phù hợp với các tiêu chuẫn kỹ thuật hiện hành. Có như thế 
thì chúng ta mới co thể theo kịp với trinh độ của các nước. 

1.1.2 Những yêu cầøu chủ yếu khi thiết kế một hệ thống cung cấp điện: 

 Thiết kế hệ thống cung cấp  điện như một tổng thể và lựa chọn các phần tử 
của hệ thống sao cho các phần tử này đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, vận hành 
an toàn và kinh tế. Trong đó mục tiêu chính là đảm bảo cho hộ tiêu thụ luôn đủ 
điện năng với chất lượng nằm trong phạm vi cho phép. 
 Một phương án cung cấp điện được xem là hợp lý khi thoã mãn đựơc các yêu 
cầu sau: 

-Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cao tùy theo tính chất hộ tiêu thụ. 
-Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 
-Đảm bảo chất lượng điện năng mà chủ yếu là đảm bảo độ lệch và độ dao 

động điện trong phạm vi cho phép. 
-Vốn đầu tư nhỏ, chi phí vận hành hàng năm thấp. 
-Thuận tiện cho công tác vận hành và sửa chữav.v… 
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Những yêu cầu trên thường mâu thuẫn nhau, nên người thiết kế cần phải cân 
nhắc, kết hợp hài hoà tùy vào hoàn cảnh cụ thể. 

 Ngoài ra, khi thiết kế cung cấp điện cũng cần chú ý đến các yêu cầu 
khác như: Có điều kiện thuận lợi nếu có yêu cầu phát triển phụ tải sau này, rút 
ngắn thời gian xây dựng v.v… 

1.1.3 Các bước thực hiện thiết kế cung cấp điện: 

 Sau đây là những bước chính để thực hiện bản thiết kế kỹ thuật đối với phương 
án cung cấp điện cho xí nghiêp: 
 1.Xác định phụ tải tính toán của từng phân xưởng và của toàn xí nghiệp để 
đánh giá nhu cầu và chọn phương thức cung cấp điện. 
 2.Xác định phương án về nguồn điện. 
 3.Xác định cấu trúc mạng. 
 4.Chọn thiết bị. 
 5.Tính toán chống sét, nối đất chống sét và nối đất an toàn. 
 6.Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể đối với mạng lưới điện sẽ thiết 
kế(các tổn thất, hệ số công suất, dung lượng bù v.v..). 
1.2 Tổng quan về công ty nhựa Tiên Tấn 

 Trong những năm gần đây, ngành nhựa đã có những bước phát triển rất nhanh, 
và trở thành một trong những ngành công nghiệp mạnh của thành phố. Hàng loạt 
các nhà máy, công ty nhựa ra đời, trong đó có công ty nhựa Tiên Tấn. Công ty nhựa 
Tiên Tấn co cơ sở chính ở đường Quang Trung, quận Gò Vấp, trên một khu đất rộng 
7000m². Đây là một trong những công ty nhựa có uy tín và quy mô cũng tương đối 
lớn. Sản phẫm của công ty rất đa dạng về chủng loại cũng như mẫu mã. Sản phẫm 
của công ty không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều nướùc trên 
thế giới. 
 Công ty có nhà máy sản xuất chính đặt tại Gò Vấp, gồm có  hai phân xưởng 
sản xuất và một xưởng cơ khí. 

 - Về đặc điểm phụ tải của nhà máy sản xuất có những nét chính như: Đa số 
các thiết bị điện ở đây là những động cơ KĐB rô to lồng sóc,  chủ yếu là các động 
cơ 3 pha điện áp định mức là 380V, và một số  thiết bị 1 pha điện áp định mức là 
220V, các phân xưởng SX và các văn phòng làm việc trong công ty được chiếu sáng 
bằng đèn huỳnh quang. Nhà máy được cấp điện từ nguồn điện lưới quốc gia, điện 
áp đầu vào phía trung thế là 15 kV .Các dây dẫn được đặt trong ống cách điện đi 
ngầm trong đất nhằm đảm bảo tính mỹ quan và an toàn khi làm việô1 

- Quy trình sản xuất của nhà máy gồm có các công đoạn như sơ đồ khối sau: 
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    Đầu vào nguyên liệu 
     Keo PET 
   
    

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

H.1.1 Sơ đồ khối quy trình SX của nhà máy nhựa Tiên Tấn 

  Bảng số liệu về công suất đặt, số lượng các thiết bị của nhà máy cho 
trong các bảng (1.1), (1.2), (1.3). 

 Sơ đồ mặt bằng, sơ đồ bố trí các thiết bị tham khảo các bản vẽ số 1, 2, 3, 4. 
 
 
Bảng 1.1 Danh sách các thiết bị xưởng A 

Kí hiệu Tên thiết bị SL Pñm(kW) Uñm(V) cosϕ Ksd Pñm*SL
1 Quạt hút 6 9 380 0.8 0.6 54 
2 Máy hấp 8 5 380 0.9 0.6 40 
3 Máy ép 1 37 380 0.85 0.7 37 
4 Máy sấy 6 10 380 0.85 0.7 60 
5 Máy sấy 2 15 380 0.9 0.7 30 
6 Motor 10 7.5 380 0.70 0.6 75 
7 Máy nén khí 1 4 380 0.7 0.6 4 
8 Máy thổi 4 4 380 0.7 0.65 16 
9 Máy thổi 2 3 380 0.65 0.65 6 
10 Máy xay 1 33 380 0.8 0.5 33 
11 Máy ép 1 40 380 0.9 0.7 40 
12 Máy làm sạch 2 10 380 0.7 0.6 20 

Tổng   44         415 
 

MÁY HẤP KEO 
(Hấp khô keo PET) 

MÁY THỔI
(Thổi thành SP) 

MÁY SẤY 
(Sấy mềm ống chai) 

MÁY ÉP 
(Ép thành ống chai) 

PHÂN LOẠI SP
 

MÁY XAY

Cho ra SP

Phế 
phaãm
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Bảng 1.2 Danh sách các thiêùt bị xưởng B 

Kí hiệu Tên thiết bị SL Pñm(kW) Uñm(V) cosϕ Ksd Pñm*SL 
1 Quạt hút 10 9 380 0.7 0.6 90 
2 Máy hấp 12 7.5 380 0.9 0.6 90 
3 Máy ép 2 45 380 0.85 0.7 90 
4 Máy sấy 6 10 380 0.85 0.7 60 
5 Motor 10 7.5 380 0.7 0.6 75 
6 Máy nén khí 1 5 380 0.7 0.6 5 
7 Máy thổi 6 4 380 0.75 0.65 24 
8 Máy thổi 5 3 380 0.65 0.65 15 
9 Máy xay 1 37 380 0.8 0.5 37 
10 Máy làm sạch 3 10 380 0.7 0.6 30 

Tổng cộng 56         516 
 
Bảng 1.3 Danh sách các thiết bị xưởng C 

Kí hiệu Tên thiết bị SL Pñm(KW) Uñm(V) cosp Ksd Pñm*SL
1 Máy cắt 4 2.2 220 0.65 0.15 8.8 
2 Quạt lò rèn 2 1.5 220 0.65 0.2 3 
3 Bể ngâm 1 5.5 380 0.7 0.3 5.5 
4 Bàn thử nghiệm 1 7.5 380 0.7 0.25 7.5 
5 Máy mài đá 3 3 380 0.65 0.15 9 
6 Tủ sấy 2 3.7 380 0.8 0.2 7.4 
7 Máy mài thô 2 2.2 380 0.65 0.2 4.4 
8 Máy phay 2 7.5 380 0.7 0.25 15 
9 Khoan bàn 3 0.75 220 0.65 0.25 2.25 
10 Máy mài tròn 2 5.5 380 0.7 0.2 11 
11 Khoan đứng 2 5.5 380 0.7 0.2 11 
12 Máy tiện 1 14 380 0.7 0.3 14 
13 Máy tiện 2 15 380 0.65 0.3 30 
14 Máy sọc 3 3 380 0.65 0.25 9 
15 Máy cạo 3 1.5 220 0.8 0.25 4.5 
16 Lò luyện khuôn 2 4 380 0.65 0.2 8 
17 Quạt lò đúc 4 1.5 220 0.65 0.2 6 

Tổng cộng 39         156.35 
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Chương 2 
XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CỦA NHÀ MÁY 

 
2.1 Khái niệm chung: 

   Khi thiết kế cung cấp điện cho một nhà máy, xí nghiệp, hộ tiêu thụ thì một 
trong những công việc rất quan trọng mà ta phải làm đó là tiến hành xác định phụ 
tải tính toán cho nhà máy. 

 - Phụ tải tính toán: Phụ tải tính toán (PTTT) theo điều kiện phát nóng (được 
gọi tắt là phụ tải tính toán) là phụ tải giả thiết không đổi lâu dài của các phần tử 
trong hệ  thống cung cấp điện tương đương với phụ tải thực tế biến đổi theo điều 
kiện tác dụng nhiệt nặng nề nhất. Nói cách khác, phụ tải tính toán cũng làm dây 
dẫn phát nóng tới nhiệt độ bằng với nhiệt độ lớn nhất do phụ tải thực tế gây ra. Do 
vậy, về phương diện phát nóng  nếu ta chọn các thiết bị điện theo phụ tải tính toán 
có thể đảm bảo an toàn cho các thiết bị đó trong mọi trạng thái vận hành bình 
thường. 

2.2 Mục đích xác định phụ tải tính toán: 

 Xác định phụ tải tính toán là một công đoạn rất quan trọng trong thiết kế cung 
cấp điện,  nhằm làm cơ sở cho việc lựa chọn dây dẫn và các thiết bị của lưới điện . 

2.3 Phân nhóm phụ tải  
2.3.1 Các phương pháp phân nhóm phụ tải: 

 Khi bắt tay vào xác định PTTT thì công việc đầu tiên mà ta phải làm đó là 
phân nhóm phụ tải.Thông thường thì người ta sử dụng một trong hai phương pháp 
sau: 
  - Phân nhóm theo dây chuyền sản xuất và tính chất công việc: 

    Phương pháp này có ưu điểm là đảm bảo tính linh hoạt cao trong 
vận hành cũng như bảo trì, sửa chữa. Chẳng hạn như khi nhà máy sản xuất dưới 
công suất thiết kế thì có thể cho ngừng làm việc một vài dây chuyền mà không làm 
ảnh hưởng đến hoạt động của các dây chuyền khác, hoặc khi bảo trì, sửa chữa thì có 
thể cho ngừng hoạt động của từng dây chuyền riêng lẻ,… Nhưng phương án này có 
nhược điểm sơ đồ phức tạp, là chi phí lắp đặt khá cao do có thể các thiết bị trong 
cùng một nhóm lại không nằm gần nhau cho nên dẫn đến tăng chi phí đầu tư về dây 
dẫn, ngoài ra thì đòi hỏi người thiết kế cần nắm vững quy trình công nghệ của nhà 
máy.  
  -Phân nhóm theo vị trí trên mặt bằng: 

   Phương pháp này có ưu điểm là dễ thiết kế, thi công, chi phí lắp đặt 
thấp. Nhưng cũng có nhược điểm là kém tính linh hoạt khi vận hành sửa chữa so với 
phương pháp thứ nhất. 
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  Do vây mà tuỳ vào điều kiện thực  tế mà người thiết kế lựa chon phương 
án nào cho hợp lý. 
2.3.2 Phân chia nhóm phụ tải cho các phân xưởng của nhà máy nhựa Tiên Tấn: 

 Ở đây, chúng ta sẽ lựa cho phương án phân nhóm theo phương pháp 1, tức 
phân nhóm theo vị trí trên mặt bằng. 
 Dựa vào sơ đồ bố trí trên mặt bằng, và số lượng của các thiết bị tiêu thụ điện, 
chúng ta sẽ phân thành các nhóm như sau: 
  Xưởng A phân làm 4 nhóm 
  Xưởng B phân làm 5nhóm 
  Xưởng C phân làm 2 nhóm 
 Kết quả cụ thể xin tham khảo các bảng 2.2- 2.4 trang 16-23. 

2.4 Xác định tâm phụ tải 
2.4.1 Mục đích: 

 Xác định tâm phụ tải là nhằm xác định vị trí hợp lý nhất để đặt các tủ phân 
phối (hoặc tủ động lực). Vì khi đặt tủ phân phối (hoặc động lực) tại vị trí đó thì ta sẽ 
thực hiện được việc cung cấp điện với tổn thất điện áp và tổn thất công suất nhỏ, 
chi phí kim loại màu là hợp lý nhất. Tuy nhiên, việc lựa chọn vị trí cuối cung con 
phụ thuộc vào các yếâu tố khác như: đảm bảo tính mỹ quan, như thuận tiện và an 
toàn trong thao tác, v.v…   

 Ta có thể xác định tâm phụ tải cho nhóm thiết bị (để định vị trí đặt tủ dộng 
lực), của một phân xưởng, vài phân xưởng hoặc của toàn bộ nhà máy (để xác định 
vị trí đặt tủ ph6n phối. Nhưng để đơn giản công việc tính toán thì ta chỉ cần xác định 
tâm phụ tải cho các vị trí đặt tủ phân phối. Còn vị trí đặt tủ động lực thì chỉ cần xác 
định một cách tương đối bằng ước lượng sao cho vị trí đặt tủ nằm cân đối trong 
nhóm thiết bị và ưu tiên gần các động cơ có công suất lớn. 

2.4.2 Công thức tính: 

  Tâm phụ tải được xác định theo công thức: 

                   
∑

∑

=

== n

i
dmi

n

i
dmii

P

PX
X

1

1
)*(

   ;         
∑

∑

=

== n

i
dmi

n

i
dmii

P

PY
Y

1

1
)*(

   (2.1) 

 Trong đó X, Y là hoành độ và tung độ của tâm phụ tải (so với gốc chuẫn ) 
   Xi,Yi là hoành độ và tung độ của thiết bị thứ i(so với gốc chuẫn). 
   Pđmi là công suất định mức của thiết bị thứ i. 

2..4.3 Xác định tâm phụ tải cho phân xưởng A nhà máy nhựa Tiên tấn: 

  Trước tiên, ta quy ước đánh số thứ tự của các thiết bố trí trên sớ đồ mặt bằng 
theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải và từ dưới lên trên. 
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 Chọn gốc toạ độ tại vị trí góc dưới bên trái (trên sơ đồ mặt bằng) của phân 
xưởng A . 
 Để tiện lợi cho việc tính toán tâm phụ tải theo công thức (2.1), ta lập bảng 2.1 
 

Bảng 2.1  Số liệu tính toán tâm phụ tải xưởng A 
STT(i) Kí hiệu Xi Yi Pi Xi*Pi Yi*Pi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 12 18 1 10 180 10 
2 12 33 1 10 330 10 
3 8 8 4.5 4 32 18 
4 8 13 4.5 4 52 18 
5 9 18 4.5 3 54 13.5 
6 7 25.5 4.5 4 102 18 
7 9 33 4.5 3 99 13.5 
8 8 38 4.5 4 152 18 
9 8 43 4.5 4 172 18 

10 6 8 8.5 7.5 60 63.75 
11 6 13 8.5 7.5 97.5 63.75 
12 6 18 8.5 7.5 135 63.75 
13 6 23 8.5 7.5 172.5 63.75 
14 6 28 8.5 7.5 210 63.75 
15 6 33 8.5 7.5 247.5 63.75 
16 6 38 8.5 7.5 285 63.75 
17 6 43 8.5 7.5 322.5 63.75 
18 5 8 12.5 15 120 187.5 
19 4 13 12.5 10 130 125 
20 4 18 12.5 10 180 125 
21 4 23 12.5 10 230 125 
22 4 28 12.5 10 280 125 
23 4 33 12.5 10 330 125 
24 4 38 12.5 10 380 125 
25 5 43 12.5 15 645 187.5 
26 3 9.5 16.5 37 351.5 610.5 
27 6 18 16.5 7.5 135 123.75 
28 11 25.5 16.5 40 1020 660 
29 6 33 16.5 7.5 247.5 123.75 
30 10 39.5 16.5 33 1303.5 544.5 
31 2 8 20.5 5 40 102.5 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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32 2 13 20.5 5 65 102.5 
33 2 18 20.5 5 90 102.5 
34 2 23 20.5 5 115 102.5 
35 2 28 20.5 5 140 102.5 
36 2 33 20.5 5 165 102.5 
37 2 38 20.5 5 190 102.5 
38 2 43 21 5 215 105 
39 1 10 24 9 90 216 
40 1 16.5 24 9 148.5 216 
41 1 23 24 9 207 216 
42 1 29.5 24 9 265.5 216 
43 1 36 24 9 324 216 
44 1 42.5 24 9 382.5 216 

Tổng     415 10493 5953 
 
Từ  bảng 2.1 ta tính được: 

   ∑
=

n

i 1
ΣXi*Pi = 180 +130 +32 +…+382.5 + 324 = 10493 (kW.m) 

   ∑
=

n

i 1
Yi*Pi = 10 +10 +18 +…+216  = 5953 (kW.m) 

   ∑
=

n

i 1
Pi = 10 +10 +4+…+9 +9 = 415 (kW)  

 Thay vào công thức (2.1) ta tính được: 

   X=
415

10493 = 25 (m)  

   Y =
415

5953 = 15 (m)  

 Vậy tâm phụ tải là vị trí có toạ độ (25m,15m). Nếu đặt tủ phân phối tại vị trí 
ấy thì sẽ đem lại những hiệu quả như đã trình bày ở trên. Tuy nhiên, để đảm bảo 
tính mỹ quan cũng như thuận tiện thao tác,v.v... Nên ta quyết định đặt tủ phân phối 
1 (PP1) tại vị trí sát tường, có toạ độ là (25m, 24.5m). 

2.4.4 Xác định tâm phụ tải cho phân xưởng B và C  và của toàn nhà máy: 

 Ta cũng thành lập các bảng số liệu và tính toán tương tự như đối với phân 
xưởng A (xem thêm các bảng phụ lục 1) 
 Sau khi tính toán ta thu được kết quả như sau: 
  -Tâm phụ tải của phân xưởng B và C l vị trí có toạ độ(X=39m,Y=10m) 
   ⇒ Chọn vị trí đặt tủ PP2 tại điểm (X=40m, Y=0m). 
  -Tâm phụ tải  của toàn bộ nhà máy có toạ độ (x=34m, Y=29m) 
   ⇒ Chọn vị trí đặt tủ phân phối chính(PPC) tại (X=34m, Y=25.5m). 
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  (Các kết quả tính toán trên ứng với vị trí gốc toạ độ được chọn là tại vị trí 
dưới cùng bên trái của xưởng B). 

2.5 Chọn sơ đồ đi dây: 

 Sau khi xác định xong vị trí đặt cá tủ động lực  và các tủ phân phân phối, ta sẽ 
tiến hành vẽ sơ đồ đi dây cho các nhóm thiết bị và cho toàn bộ nhà máy 
 Các nguyên tắc áp dụng khi chọn sơ  đồ đi dây: 
  -Các thiết bị có công suất lớn thì đi dây riêng.  
  -Các thiết bị có công suất vừa và nhỏ đặt gần nhau thi có thể đi liên 
thông với nhau ( nhưng tối đa không đươc quá 3 thiết bị liên thông vì đề đảm bảo độ 
tin cậy cung cấp điện).  
  -Đối với các thiết bị một pha thì cân cố gắng đi dây sao cho chúng được 
phân bố đều trên các pha,… 
 Sau khi cân nhắc lựa chọn các phương án đi dây có thể, ta sẽ chọn ra được 
phương án đi dây hợp lý. Sơ đồ đi dây của nhà máy nhựa Tiên Tấn  được trình bày 
trong các bản vẽ số 1÷4.  

2.6 Xác định phụ tải tính toán:  
2.6.1 Một số khái niệm: 

 -Hệ số sử dụng Ksd: Là tỉ số của phụ tải tính toán trung bình với công suất đặt 
hay công suất định mức của thiết bị trong một khoảng thời gian khảo sát (giờ, ca, 
hoặc ngày đêm,…)  

  + Đối với một thiết bị:  Ksd =
dm

tb

P
P

     (2.2) 

  + Đối với một nhóm thiết bị:  Ksd =
dm

tb

P
P =

∑

∑

=

=
n

i
dmi

n

i
tbi

P

P

1

1   (2.3) 

 Hệ số sử dụng nói lên mức sử dụng, mức độ khai thác công suất của thiết bị 
trong khoảng thời  gian cho xem xét. 

 -Hệ số đồng thời Kđt: Là tỉ số giữa công suất tác dụng tính  toán cực đại tại nút 
khảo sát của hệ thống cung cấp điện với tổng các công suất tác dụng tính toán cự 
đại của các nhóm hộ tiêu thụ riêng biệt (hoặc các nhóm thiết bị) nối vào nút đó: 

    Kñt = 
∑

=

n

i
tti

tt

P

P

1

       (2.4) 

 Hệ số đồng thời phụ thuộc vào số các phần tử n đi vào nhóm 
  Kđt = 0.9 ÷0.95 khi số phần tử n =2÷4 

  Kñt =0.8 ÷0.85 khi số phần tử n =5÷10   (Tr13 ,TL[4];Tr 595, TL[1]). 
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 -Hệ số cực đại Kmax : Là tỉ số giữa phụ tải tính toán và phụ tải trung bình trong 
thời gian xem  xét. 

    Kmax=
tb

tt

P
P

        (2.5) 

 Hệ số cực đại thường được tính với ca làm việc có phụ tải lớn nhất. 

  Hệ số Kmax phụ thuộc vào số thiệt bị hiệu quả nhq(hoặc Nhq), vào hệ số sử 
dụng và hàng loạt các yếu tố khác đặc trưng cho chế độ làm việc của các thiết bị 
điện trong nhóm. Trong thực tế khi tính toán thiết kế người ta chọn Kmax theo đường 
cong Kmax= f(Ksd,nhq), hoặc tra trong các bảng cẩm nang tra cứu. 

 - Số thiết bị hiệu quả nhq: 

   Giả thiết có một nhóm gồm n thiết có công suất và chế độ làm việc khác 
nhau. Khi đó ta định nghĩa  nhq là một số quy đổi gồm có nhq thiết bị có công suất 
định  mức và chế độ làm việc như nhau và tạo nên  phụ tải tính toán bằng  với phụ 
tải tiêu thụ thực do n thiết bị tiêu thụ trên. 

    nhq = 
∑

∑

=

=
n

i
dmi

n

i
dmi

P

P

1

2

1

2

)(

)(
       (2.6) 

 -Hệ số nhu cầu Knc:Là tỉ số giữa công suất tính toán (trong điều kiện thiết kế) 
hoặc công suất tiêu thụ (trong điều kiện vận hành) với công suất đặt (công suất định 
mức) của nhóm hộ tiêu thụ. 

    Knc = 
dm

tt

P
P  =

dm

tt

P
P *

tn

tb

P
P   = Kmax* Ksd    (2.7) 

2.6.2 Các phương pháp xác định phụ tải tính toán 

  Hiện nay có rất nhiều phương pháp để tính toán phụ tải tính toán(PTTT), dựa 
trên cơ sở khoa học để tính toán phụ tải điện và được hoàn thiện về phương diện lý 
thuyết trên cơ sở quan sát các phụ tải điện ở xí nghiệp đang vận hành. 

  Thông thường những phương pháp tính toán đơn giản, thuận tiện lại cho kết 
quả không thật chính xác, còn muốn chính xác cao thì phải tính toán lại phức tạp. 
Do vậy tùy theo giai đoạn thiết kế thi công và yêu cầu cụ thể mà chọn phương pháp 
tính toán cho thích hợp.  

 Nguyên tắc chung để tính PTTT  của hệ thống là tính từ thiết bị điện ngược trở 
về nguồn, tức là được tiến hành từ bậc thấp đến bậc cao của hệ thống cung cấp 
điện, và ta chỉ cần tính toán tại các điểm nút của hệ thống điện. 

 Mục đích của việc tính toán phụ tải điện tại các nút nhằm: 

  - Chọn tiết diện dây dẫn của lưới cung cấp và phân phối điện áp từ dưới 
1000V trở lên. 
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  - Chọn số lượng và công suất máy biến áp. 
  - Chọn tiết diện thanh dẫn của thiết bị phân phối’ 
  - Chọn  các thiết bị chuyển mạch và bảo vệ. 
 Sau đây là một vài phương pháp xác định PTTT thường dùng: 

2.6.2.1 Xác định PTTT theo suất tiêu hao điện năng theo đơn vị sản phẩm  

 Đối với hộ tiêu thụ có đồ thì phụ tải thực tế không thay đổi, PTTT bằng phụ 
tải trung bình và được  xác định theo suất tiêu hao điện năng trên một đơn vị sản 
phẫm  khi cho trước tổng sản phẫm sản xuất trong một đơn vị thời gian 

    Ptt = Pca = 
ca

oca

T
WM *       (2.8) 

 Trong đó:  Mca - Số lượng sản phẫm sản xuất trong một ca. 
    Tca -Thời gian của ca phụ tải lớn nhất. 
    w0- Suất tiêu hao điện năng cho một đơn vị sản phẫm. 
 Khi biết w0 và tổng sản phẫm sản xuất trong cả một năm, PTTT được tính theo 
công thức sau: 

maxmax

.

lv

o

lv
tt T

MW
T

AP ==     (kW)    (2.9) 

  Với Tlvmax[giờ] : Thời gian sử dụng công suất lớn nhất trong năm. 

2.6.2.2 Xác định phụ tải tính toán theo suất phụ tải tính trên một đơn vị sản xuất: 

Nếu phụ tải tính toán xác định cho hộ tiêu thụ có diện tích F, suất phụ tải  trên 
một đơn vị là P0. thì  
    Ptt = P0*F (kW)       (2.10) 
   Với:  P0 : Suất phụ tải trên  một đơn vị diện tích sản xuất 
(kW/m2). trong thiết kế sơ bộ có thể lấy theo số liệu trong các bảng tham khảo. 
     F : Diện tích bố trí nhóm, hộ tiêu thụ (m2). 
 Phương pháp này dùng để tính phụ tải của các phân xưởng có mật độ máy móc 
phân bố tương đối đều. 

2.6.2.3 Xác định phụ tải theo công suất đặt (Pđ ) và hệ sốâ nhu cầu (Knc): 

         Phụ tải tính toán được xác định bởi công thức: 

                 Ptt =knc *∑
=

n

i
dmiP

1
       (kW)             

                 Qtt =Ptt * tgϕ       (kVAr)      (2.11) 

         
         Trong công thức trên : 
                knc : hệ số nhu cầu, tra sổ tay kỹ thuật theo các số liệu thống kê 
của các xí nghiệp, phân xưởng tương ứng. 
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                cosφ hệ số công suất tính toán tra sổ tay kỹ thuật từ đó tính được 
tgϕ . Nếu  hệ số cosφ của các thiết  bị trong nhóm không giống nhau thì ta phải tính 

hệ số cosφ trung bình của nhóm theo công thức sau: 

    cosϕtb = 
dmi

n

i
dmii

P

PCos∑
=1

*ϕ
     (2.12) 

    Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, tính toán thuận tiện nên nó 
thường được dùng khi đã có thiết kế nhà xưởng của xí nghiệp nhưng chưa có thiết 
kế chi tiết bố trí các máy móc, thiết bị trên mặt bằng. Lúc này chỉ biết một số liệu 
duy nhất là công suất đặt của từng phân xưởng. 

  Tuy nhiên nó cũng có nhược điểm là kém chính xác vì Knc được tra trong các 
sổ tay thường thì không hoàn toàn đúng với thực tế mà nó chỉ có ý nghĩa dùng để 
tham khảo. 

 2.6.2.4 Xác định phụ  tải tính toán theo hệ số Kmax và Ptb (còn gọi là phương pháp 
số thiết bị hiệu quả hay phương pháp sắp xếp biểu đồ) 

 Phương pháp này cho kết quả tương đối chính xác, vì khi tính số thiết bị hiệu 
quả (nhq) chúng ta đã xét tới hàng lạt các yếu tố quan trọng như ảnh hưởng của số 
lượng thiết bị trong nhóm, số thiết bị có công suất lớn nhất cũng như sự khác nhau 
về chế độ làm việc của chúng. Do đó khi cần nâng cao độ chính xác của PTTT, 
hoặc khi không có số liệu cần thiết để áp dụng các phương pháp trên thì ta nên 
dùng phương pháp này. 

 Công thức tính toán: 

   Ptt = Pca = Kmax*Ksd*Pñm 

 Hay  Ptt = Knc*Pñm.       (2.13) 

Các bươc tính toán: 

 - Tính số thiết bị hiệu quả theo công thức (2.6). 
   - Tính hệ số sử dụng của nhóm thiết bị theo công thức (2.3). 

- Xét các trường hợp: 

    + Nếu nhq < 4 và n<4 : Ptt = ∑
=

n

i
dmiP

1
    (2.14) 

   + Nếu nhq < 4 và n≥4 : Ptt = ∑
=

n

i
dmiP

1
* Kpti   (2.15) 
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   Với Kpti là hệ số phụ tải của thiết bị thứ i. Có thể lấy gần đúng: 

    Kpt = 0.75 ( Chế độ làm việc ngắn hạn) 

    Kpt = 0.90 ( Chế độ làm việc dài hạn) 

   + Nếu nhq ≥ 4: 

     -Tìm Kmax theo nhq và Ksd. 

     -Xác định PTTT theo công thức:  

       Ptt = Kmax* Ksd* PñmΣ 

              = Kmax* Ptb     (2.16) 

      Qtt = 1.1Qtb (Neáu nhq≤ 10) 

            = Qtb  (Neáu nhq >10) . 

    Trong đó Ptb và Qtb là công suất tác dụng và công suất phản 

kháng trung bình của nhóm:  Ptb = Ksd* Pđm 

 Qtb = Ptb* tgϕtb      (2.17) 

     (cosφtb tính theo công thức (2.12) ). 
   + Phụ tải tính toán của nhóm : 

    - Với tủ động lực: Stt = 22
tttt QP +    (2.18) 

     - Với tủ phân phối:       

      Pttpp = Kñt*∑
=

n

i
ttdlP

1
 

      Qttpp =Kñt*∑
=

n

i
ttdlQ

1
      (2.19) 

      Sttpp = 22
ttppttpp QP +     

    Trong đó Kđt là hệ số đồng thời, chọn theo số nhóm đi vào tủ. 

   Nếu có phụ tải chiếu sáng đi vào tủ thì  phải cộng thêm các giá trị 

Pcs và Qcs ,vào Ptt và Qtt trong  các công thức trên. 

    - Dòng  điện tính toán :  Itt =
dm

tt

U
S
*3

  (2.20) 

  + Xác định phụ tải đỉnh nhọn (PTĐN): 

   Phụ tải đỉnh nhọn là phụ tải cực đại xuất hiện trong thời gian ngắn 
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( Trong khoảng một vài giây). Phụ tải đỉnh nhọn thường được tính dưới dạng dòng 
điện đỉnh nhọn (Iđn). Dòng điện này thường được dùng để kiểm tra sụt áp khi mở 
máy, tính toán chọn các thiết bị bảo vệ,… 

   Đối với một máy bị thì dòng đỉnh nhọn là dòng mở máy. Còn đối 
với nhóm thiết bị thì dòng đỉnh nhọn xuất hiện khi máy có dòng điện mở máy lớn 
nhất trong nhóm khởi động, còn các máy khác làm việc bình thường. Do đó dòng 
đỉnh nhọn được tính theo công thức sau: 

    Iđn = Ikđ = Kmm* Iđm   (Đối vớ một thiết bị). 

         = Ikđmax+ Itt –Ksd*Iđmmax   (Đối với một nhóm thiết bị).
(2.21)      

   Trong đó: Kmm là hệ số mở máy  
+Với động cơ KĐB, rotor lồâng sóc Kmm = 5÷7

   

+ Động cơ DC hoặc KĐB rotor  dây quấn  Kmm = 2.5 
+ Đối với MBA và lò hồ quang thì Kmm ≥ 3.

  
 

     Ikđmax và Ksd là dòng khởi động và hệ số sử dụng của thiết 
bị có dòng khởi động lớn nhất trong nhóm. 

     Itt  là dòng điện tính toán của nhóm. 

2.6.3 Xác định phụ tải tính toán cho nhà máy nhựa Tiên Tấn: 
2.6.3.1 Xác định phụ tải động lực:  

 Ở đây ta sẽ xác định PTTT của nhà máy theo phương pháp số thiết bị hiệu 
quả. Vì phương pháp này cho kết quả chính xác hơn các phương pháp khác, và phù 
hợp với điều kiện thực tế có thể. 

 Đầu tiên ta sẽ tính toán PTTT với nhóm 1A (ĐL1A): 
  + Tính số thiết bị hiệu quả theo công thức (2.6): 

nhq= 
2*108*5.75*42*3

)2*108*5.75*42*3(
2222

2

+++
+++  = 15 

   ∑
=

n

i
dmiP

1

 = 3*2+4*5+7.5*8+10*2 = 106 (kW) 

  + Tính Ksd của nhóm theo công thức(2.3) 

   Ksd = 
106

)432*4(*65.0)103*5.742*5.710(*6.0 +++++++  = 0.61 

  +Từ  nhq=15 và Ksd = 0.61, tra bảng 2, TL[3],  ta tìm được Kmax= 1.19 
  + Tính hệ số công suất trung bình của nhóm thiết bị theo công thức(2.12) 
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Cosϕtb =
106

)105.745.744*5.75.745.745.7410(*7.0)2*3(*65.0 +++++++++++++  ≈ 0.7 

   ⇒ tgϕtb =1.02 

  + Tính Ptb   và Qtb theo công thức (2.17) 

   Ptb = 0.61*106=64.66 kW 

   Qtb = 64.66*1.02 = 65.97 kVAr ( Do nhq >10) 

  + Tính Ptt và Qtt theo công thức (2.16): 

   Ptt= Kmax* Ptb =1.16* 64.66 = 76.95 kW 

   Qtt =Qtb = 65.97 kVAr ( do nhq>10) 

  + Tính Stt của nhóm theo công thức (2.18) 

   Stt = 22
tttt QP +  = 22 97.6595.76 +  = 101.36 kVA 

  + Tính Itt của nhóm theo công thức (2.20): 

   Itt =
dm

tt

U
S
*3

= 
38.0*3

36.101  = 154 A 

  + Tính Iđn của nhóm theo công thức (2.21): 
  Với Iđmmax của thiết bị có dòng mở máy lớn nhất trong nhóm là 21.7A 
   Ksdmax = 0.7 

   ⇒ Iñn = 5*21.7+154-0.7*21.7 = 249.48 A  

 Nhận xét: Sau khi tính toán PTTT của nhóm ĐL1A ta thấy:Ptt=76.95                < 

ΣPñmi =106kW, Qtt= 64.66 < ΣQñmi = ΣPñmi*tgϕ =108 kVAr. Như vậy việc xác định 
PTTT sẽ giúp cho việc lựa chọn các phần tử trong hệ thống cung cấp điện như  dây 
dẫn, thiết bị đóng cắt, MBA,… hợp lý và kinh tế hơn. 

Tiến hành tính toán tương tự cho các nhóm động lực khác, ta thu được kết quả 
cho  ở các bảng 2.2÷ 2.4 
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Bảøng 2.2 Bảng phụ tải tính toán xưởng A 
Phụ tải tính toán C.suất đặt

Pñm(kW)
Công suất 
trung bình 

STT 
nhánh 

 Tên nhóm 
 vaøteân  
thiết bị 
 điện 

Kí 
hiệu 

 

SL 
 

Một
 t.bò 

Taátcaû
t. bị 

Iñm 
một thiết 

bị (A) 

Uñm

(V)
cosϕ/tgϕ

 
Ksd 

 

Ptb 
(kW) 

Qtb 
(kVAr)

Soáthieát 
bị hiệu 

quả 
nhq 

Heäsoá 
cực
 đại

 Kmax

Ptt

(kW)
Qtt 

(kVAr)
Stt 

(kVA)
Itt 

(A) 

Dòng  
đỉnh  
nhọn  
Iñn(A) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 
Nhóm 1 (ĐL1A). 

1 Máy làm sạch 12 1 10 10 21.7 380  0.7/1.02 0.6                 108.5 
Máy thổi 8 1 4 4 8.68 380  0.7/1.02 0.65                 2 
Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380  0.7/1.02 0.6                 

90.1 
 

Máy thổi 8 1 4 4 8.68 380 0.7/1.02 0.65                 3 
Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.6                 

90.1 

Máy nén khí 7 1 4 4 8.68 380 0.7/1.02 0.6                 4 
Máy thổi 9 1 3 3 7.01 380 0.65/1.17 0.65                 

50.4 

5 Motor 6 2 7.5 15 16.28 380 0.7/1.02 0.6                 97.8 
6 Motor 6 2 7.5 15 16.28 380 0.7/1.02 0.6                 97.8 

Máy thổi 9 1 3 3 7.01 380 0.65/1.17 0.65                 
Máy thổi 8 1 4 4 8.68 380 0.7/1.02 0.65                 7 

 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.6                 

 
97.1 

 
Máy thổi 8 1 4 4 8.68 380 0.7/1.02 0.65                 8 
Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.6                 

90.1 

9 Máy làm sạch 12 1 10 10 21.7 380 0.7/1.02 0.6                 108.5 
Tổng nhóm:   17   106     0.7/1.02    0.61 64.66 65.97 15.02 1.19 76.95 65.97 101.4 154.0 249.5 
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Nhóm 2 (ĐL2A), 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 
1 Quạt hút 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6                 85.8 
2 Quạt hút 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6                 85.5 

Máy hấp 2 1 5 5 8.44 380 0.9/0.48 0.6                 
3 

Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.6                 
89.8 

 
4 Máy hấp 2 2 5 10 8.44 380 0.9/0.48 0.6                 50.6 
5 Máy ép 3 1 37 37 66.14 380 0.850.62 0.7                 330.7 
6 Máy sấy 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.7                 89.4 
7 Máy sấy 5 1 15 15 25.32 380 0.9/0.48 0.7                 126.6 

Tổng nhóm:   9   102.5     0.84/0.65 0.66 67.65 43.7 5.29 1.31 88.62 48.07 100.8 153.2 437.6 
Nhóm 3 (ĐL3A). 

Quạt hút 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6                 93.9 1 
Máy hấp 2 1 5 5 8.44 380 0.9/0.48 0.6                 89.4 

2 Máy sấy 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.7                 89.4 
3 Máy sấy 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.7                 89.4 
4 Máy sấy 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.7                 337.7 
5 Máy ép 11 1 40 40 67.53 380 0.9/0.48 0.7                 16.9 
5 Máy hấp 2 2 5 10 8.44 380 0.9/0.48 0.6                 50.6 
7 Quạt hút 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6                 85.5 

Tổng nhóm:   9   103     0.87/0.57 0.67 69.01 39.11 4.96 1.31 90.4 43.02 100.1 152.1 442.5 
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Nhóm 4 (ĐL4A). 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 
1 Quạt hút 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6                  85.5 
2 Quạt hút 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6                  85.5 
3 Máy hấp 2 2 5 10 8.44 380 0.9/0.48 0.6                  50.6 
4 Máy xay 10 1 33 33 62.67 380 0.8/0.75 0.5                  313.4 
5 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.6                  81.4 
6 Máy sấy 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.7                  89.4 
7 Máy sấy 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.7                  89.4 
8 Máy sấy 5 1 15 15 25.32 380 0.9/0.48 0.7                  126.6 

Tổng nhóm:   9   103.5     0.83/0.67 0.6 62.1 41.73 6.01 1.37 85.08 45.90 96.7 146.9 428.9 
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Bảøng 2.3 Bảng phụ tải tính toán xưởng B 
Phụ tải tính toán Công suất 

đặt 
Pñm(kW) 

Công suất 
trung bình 

STT 
nhánh 

 Tên nhóm
 vaøteân  
thiết bị  

điện 

KH SL 
 

Một
thiết

 bị   

Tất 
cả 

thiết
 bị 

Iñm

(A) 
Uñm

(V)
cosϕ 

 
Ksd

 

Ptb 
(kW)

Qtb 
(kVAr)

Soáthieát
 bị 

hiệu 
quả 
nhq 

 Hệ 
số 

 cực
 đại

 Kmax

Ptt

(kW)
Qtt 

(kVAr)
Stt 

(kVA)
Itt 

(A) 

Dòng 
đỉnh  
nhọn  

Iñn 

(A) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 
Nhóm 1 (ĐL1B). 

1 Máy làm sạch 10 1 10 10 21.70 380 0.7/1.02 0.60                  108.5 
Máy thổi 7 1 4 4 8.10 380 0.75/0.88 0.65                 2 
Máy thổi 8 2 3 6 7.01 380 0.65/1.17 0.65                 

 54.5 
  

3 Motor 5 2 7.5 15 16.28 380 0.7/1.02 0.60                 97.7 
4 Máy sấy 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70                  89.4 
5 Máy sấy 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70                  89.4 
6 Motor 5 2 7.5 15 16.28 380 0.7/1.02 0.60                  97.7 

Máy thổi 7 1 4 4 8.10 380 0.75/0.88 0.65                 
Máy thổi 8 1 3 3 7.01 380 0.65/1.17 0.65                 

 
7 
 Motor 5 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.60                 

  
 96.5 

  
8 Máy sấy 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70                  89.4 
9 Máy làm sạch 10 1 10 10 21.70 380 0.70/1.02 0.60                  108.5 

Tổng nhóm:   15   104.5     0.74/0.91 0.64 66.55 60.02 13.00 1.19 79.19 60.02 99.37 150.98 246.48 


